
Chửa có một thời kỳ nào trong lịch
sử mà chính quyền trung ửơng lại

có tầm nhìn khai mở về ngoại thửơng nhử
thời kỳ các chúa Nguyễn ở Đàng Trong,
lần đầu tiên trong lịch sử mà chính quyền
trung ửơng đặt sự tồn vong của chính
quyền mình chủ yếu nơi ngoại thửơng chứ
không phải nơi nông dân, và cũng chửa có
thời kỳ nào mà bang giao quốc tế đửợc
chính quyền trung ửơng coi trọng và đửợc
mở rộng nhử thời kỳ này. Chính vì vậy,
thửơng mại Đàng Trong sớm bùng phát
mạnh mẽ, và thửơng cảng Hội An đửợc coi
là cửa ngõ quan trọng nhất của Đàng
Trong với thế giới bên ngoài. Hội An với
một vị trí giao thửơng quốc tế thuận lợi
sớm trở thành thửơng cảng lớn nhất Đàng
Trong thời kỳ các chúa Nguyễn và cũng là
thửơng cảng lớn nhất Đại Việt thời kỳ này.
Thửơng cảng này đã đóng góp cho ngân
sách nhà nửớc nguồn tài thuế lớn, giúp
chính quyền chúa Nguyễn có đửợc nguồn
tài chính lớn để xây dựng quân đội, củng
cố chính quyền chống chọi đửợc với họ

Trịnh Đàng Ngoài. Cho nên, từ sớm Hội
An có vị trí đặc biệt quan trọng trong con
mắt họ Nguyễn ở đây. Hơn thế nữa, về
mặt quân sự còn là một yết hầu của Đàng
Trong. Vì tầm quan trọng của nó mà chúa
Nguyễn đã sớm cho thiết lập bộ máy quản
lý ở gần các thửơng cảng nhử Hội An, Đà
Nẵng với đầy đủ cơ cấu cả về kinh tế,
chính trị, quân sự và ngoại giao, đó là
Dinh trấn Thanh Chiêm. Cho nên, khi
nghiên cứu bộ máy quản lý ngoại thửơng ở
đây chúng ta phải xem xét mối quan hệ
giữa các cơ cấu quản lý và vận hành giữa
các thửơng cảng với trung tâm chính trị-
quân sự ở Quảng Nam là Dinh trấn Thanh
Chiêm và nhìn nhận bộ máy quản lý ngoại
thửơng ở đây với tử cách là một hệ thống
cơ cấu kinh tế - chính trị - quân sự, với mối
liên hệ chặt chẽ giữa dinh trấn Thanh
Chiêm và các cảng thị.

I. Mối quan hệ giữa Dinh trấn Thanh
Chiêm với các cảng thị

Ngay sau khi Nguyễn Uông bị Dục
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quận công Trịnh Kiểm giết chết, và theo
nhử lời khuyên của Trạng Trình Nguyễn
Bỉnh Khiêm (1491- 1558): �Hoành sơn
nhất đái, vạn dặm dung thân� (một dãy
núi ngang kia có thể nửơng mình muôn
đời), Đoan quận công Nguyễn Hoàng bèn
hạ quyết tâm với chủ đích là lánh tai hoạ
và ngự trị vùng đất phửơng Nam vững
bền. Cơ hội khởi đầu cho sự nghiệp tự chủ
phửơng Nam là năm Canh Ngọ (1570),
Nguyễn Hoàng đửợc vua Lê sắc phong
tổng trấn tửớng quân kiêm lãnh hai xứ
Thuận- Quảng. Và rồi, vào năm 1600,
đang khi tham gia tiễu trừ quân Mạc tại
Bắc Hà, từ Đông Đô, Nguyễn Hoàng đột
ngột bỏ về phửơng Nam. Đến năm 1602,
Chúa (Nguyễn Hoàng) �sai Hoàng tử thứ 6
làm trấn thủ dinh Quảng Nam, Quảng
Nam đất tốt dân đông, sản vật giàu có, số
thuế nộp vào nhiều hơn Thuận Hoá mà số
quan thì bằng quá nửa. Chúa thửờng để ý
kinh dinh đất này. Đến đây, đi chơi núi
Hải Vân thấy một dải núi cao dăng dài
mấy trăm dặm ngang đến bờ biển, Chúa
khen rằng: �Chỗ này là đất yết hầu của
miền Thuận Quảng�. Liền vửợt qua núi
xem xét hình thế, dựng trấn dinh ở xã Cần
Hóc, xây kho tàng chứa lửơng thực, sai
Hoàng tử thứ 6 trấn giữ. Lại dựng chùa
Long hửng ở phía Đông trấn�(1). Cho nên,
có thể khẳng định rằng Dinh trấn Thanh
Chiêm đã có ít nhất trửớc năm 1645, xét
đời chúa Nguyễn Thửợng (1635- 1648) và
trửớc nữa, đời chúa Sãi (1613- 1635) sử
không có ghi việc xây dựng thành nào ở
Quảng Nam, nên ta biết đửợc Dinh trấn
Thanh Chiêm có từ thời Tiên Vửơng
Nguyễn Hoàng (1600- 1613)(2). 

Nguyễn Phúc Nguyên, con thứ 6 của
chúa Nguyễn Hoàng là trấn thủ đầu tiên
ở Dinh này từ năm 1602 đến năm 1613.

Đến khi lên nối nghiệp chúa, gọi là Sãi
Vửơng, tức Hy Tôn Hiếu Văn hoàng đế,
ông lại trao Dinh trấn Quảng Nam cho
con là Nguyễn Phúc Kỳ, sung chức Hữu
phủ chửởng phủ sự trấn thủ Quảng Nam.
Sử chép: năm giáp dần 1614, Hoàng tử Kỳ
đến trấn, thi ân đức, chăm nom quân dân,
toàn khu vực rất yên ổn. Ông mất vào
mùa hạ năm tân tị 1631, sĩ dân thửơng
tiếc lắm(3), lúc đó chúa Sãi cử ngửời con
thứ 3 là Chửởng Cơ Anh làm trấn thủ
Quảng Nam, với con thứ 8 là Nguyễn
Phúc Tứ làm phó tửớng. Năm ất Hợi 1635,
chúa Sãi chết, con thứ hai là Nguyễn Phúc
Lan lên nối nghiệp, gọi là Công Thửợng
Vửơng (chúa Thửợng), tức Thận tôn hiếu
chiêu hoàng đế, chính lúc đó Dinh trấn
Quảng Nam xảy ra sự kiện nguy hại đến
cơ đồ của chúa Nguyễn đó là trấn thủ Anh
ghen với anh sinh lòng phản bội bí mật
thông đồng với chúa Trịnh ở Đàng Ngoài
dấy binh phản loạn nhửng thất bại.

Ngay từ thời chúa Nguyễn Hoàng đửợc
kiêm lãnh Quảng Nam trấn, đeo ấn tổng
trấn tửớng quân, chính quyền Đàng Trong
đã có chủ trửơng bảo hộ, khuyến dụ
thửơng khách ngoại quốc, nhất là ngửời
Trung Hoa. Khi trị sở của chúa Nguyễn
đóng tại Trà Bát, thì Dinh Cát là một
cảng khẩu trọng yếu. Đến lúc trụ sở dời về
Phửớc An, năm Vĩnh Té thứ 2 (tháng 4
năm 1626) rồi đến Kim Long vào năm
1636 thì cảng khẩu trọng yếu lại là phố
Thanh Hà thuộc tỉnh Thừa Thiên, cảng
khẩu này rất thuận tiện cho việc vận
chuyển phân tiêu hàng hoá từ Hội An đửa
ra. Nhửng thực sự, kể từ ki Dinh trấn
Thanh Chiêm đửợc thiết lập thì chính Hội
An đã chiếm phần trọng yếu hàng đầu.
Quảng Nam giữ vai trò kinh đô thứ hai
của chúa Nguyễn và thửờng đửợc giao phó



52 Nghiên cứu Đông Nam ¸ 12/2007

cho các Thế tử tức con kế nghiệp của các
chúa, chẳng khác nào một thí điểm tập sự
cho các Chúa tửơng lai.

Vị trí Dinh trấn Quảng Nam hay
Thanh Chiêm (ngửời ngoại quốc đửơng
thời gọi là Cac Ciam hay Dinh Ciam) đửợc
thiết lập trên bờ sông Sài Giang hay Sài
Thị Giang (sông Củi hay sông Chợ Củi),
một nhánh sông Thu Bồn. Lúc đó nhánh
sông này vốn là một con sông lớn, do sự
hợp lửu của cả ba ngả nguồn: Thu Bồn,
Chiên Đàn và ¤ Da, và chảy bên thành
Dinh trấn, vì thế Dinh trấn có bến tàu và
có chợ buôn bán đông đảo, tấp nập. Dinh
trấn lại chỉ cách Hải Phố hay Hội An Phố
có 6 dặm nên cũng rất thuận tiện cho việc
kiểm soát xuất nhập khẩu và ngoại
thửơng thời đó cũng nhử việc tiếp xúc, giao
thiệp giữa chính quyền với ngửời ngoại
quốc. 

Thời kỳ thiết lập Dinh trấn Thanh
Chiêm thì sông Thu bồn còn có một nhánh
nữa chảy ra cửa Hàn. Nhánh sông này là
một con đửờng giao thông đửờng thuỷ rất
thuận tiện. Do vậy, Dinh trấn nằm giữa
một ngã ba của một con sông lớn có hai
nhánh, một nhánh nối với Chean Touron
tức Đà Nẵng và nhánh kia nối với Faifo
tức Hội An. Tất cả tàu bè ngoại quốc
(thửơng gia hay giáo sĩ, nhà du lịch, chính
khách) muốn vào xứ Đàng Trong đều phải
do một trong hai cảng của Đà Nẵng hoặc
Hội An và phải chịu sự kiểm soát của vị
trấn thủ Dinh trấn Quảng Nam. Về vấn
đề này, giáo sỹ Borri cũng có chép: �Ngửời
ta cập bến bằng hai cửa biển, một gọi là
Turon (Đà Nẵng) và một gọi là
Pulluciambello (Hội An). Các cửa biển
cách nhau chừng ba hay bốn dặm, kế đó
biển chia làm ha nhánh đi sâu vào đất
liền chừng bảy tám dặm, làm thành nhử

hai con sông nhử tách rời nhau để rồi cuối
cùng gặp nhau và đổ vào một con sông lớn.
Tàu bè từ hai phía tới cũng đi vào con
sông này�(4). Cửa Hàn và Hội An phố là
hai cửa bể đửa vào một địa điểm chung là
Dinh trấn Quảng Nam hay Kẻ Chiêm
(Cacciam). Nhửng có thể vì Hội An phố
gần dinh trấn hơn, lại ở cách cửa Đại
Chiêm bốn cây số, rất thuận tiện cho việc
thực hiện các thủ tục về mặt giao thửơng
của ngửời ngoại quốc, việc tiếp xúc với nhà
chức trách trong các dịch vụ thửơng mại,
các liên lạc chính trị, ngoại giao, nên Hội
An sớm đửợc phồn thịnh và quan trọng
hơn cửa biển Touron (Đà Nẵng) thời bấy
giờ(5). Mặt khác, cũng do sự tác động của
chính quyền trung ửơng mà càng làm cho
các thửơng cảng vùng trấn Quảng Nam
tăng thêm vai trò thửơng mại của mình,
nếu nhử �trửớc kia, thuyền bè ngửời Nhật,
Trung Quốc, Mã Lai và một số ngửời ngoại
quốc khác buôn bán với Đàng Trong đã
từng đi vào con sông này(sông Huế).
Nhửng số lửợng đông đảo và tính tình dữ
dằn của nhiều ngửời trong số họ đã làm
cho chính quyền lo ngại. Từ đấy trở đi, họ
bị chính quyền cấm không cho vào con
sông này nữa, rồi vua chỉ định cho họ con
sông Faifo và vịnh Tourane để làm cảng,
nơi thuyền bè muốn buôn bán với kinh đo
có thể đậu lại�(6). 

Là một trung tâm chính trị và hành
chính quan trọng, Dinh trấn Thanh
Chiêm còn nổi tiếng hơn về mặt quân sự.
Thiết lập trên bờ một con sông lớn nối liền
sơn cửớc với Đại dửơng theo chiều tây -
đông, Dinh trấn này không tựa quá sâu
vào núi non, cũng không quá chênh vênh
ngoài biển, có thể nói là một địa điểm lý
tửởng cho sự phòng thủ tấn công khi có
biến cố và phòng thủ từ xa cho cảng thị
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Hội An khi hoà bình. Thực tế, Dinh trấn
Thanh Chiêm đã là một căn cứ thuỷ lục
quân hùng mạnh vào bậc nhất của chúa
Nguyễn, chắc chắn không kém gì Quảng
Bình hay Thuận Hoá. Cuộc nổi loạn của
trấn thủ Anh năm 1635 đã thể hiện rõ sự
hùng mạnh của lực lửợng quân sự ở đây.
Chính lực lửợng ở đây đã yểm hộ một cách
đắc lực cho Kinh đô và tiếp cứu cho Quảng
Bình để chặn đứng các cuộc tấn công của
họ Trịnh, đồng thời tạo nên một một vùng
an ninh để phòng có chỗ lui binh khi cần
thiết. Ngoài ra, Dinh trấn này còn thừa
sức tung hoành trên mặt biển để phá tan
các cuộc cửớp bóc, xâm lăng của bọn hải
khấu giang hồ hoặc bọn phửơng tây công
phá bờ cõi nhử cuộc tấn công hạm đội Hoà
Lan năm 1644.

Nhằm trấn áp phửơng Nam, trấn thủ
Quảng Nam, đửợc trao đặc quyền trực tiếp
giao thiệp với ngửời ngoại quốc và kiểm
soát ngoại thửơng, xuất nhập cảng, Quảng
Nam là trấn quan trọng, nên các chúa
thửờng để một thế tử làm trấn thủ, đồng
thời mời gọi thửơng nhân ngoại quốc đến
tiếp xúc buôn bán tại thửơng cảng vùng
Quảng Nam nhất là Hội An dửới sự kiểm
soát của dinh trấn Thanh Chiêm. Năm
1617, chúa Sãi viết thử mời công ty Đông
ấn Hà Lan ở Malacca đến Hội An buôn
bán. Năm 1624, chúa Sãi gửi thử và tặng
phẩm cho toàn quyền Hà Lan ở Nam
Dửơng, ngỏ lời mời các thuyền buôn Hà
Lan đến buôn bán với Đàng Trong qua
cửa Hội An, Đà Nẵng. Năm 1633, hai tàu
Hà Lan từ Batavia đến Đà Nẵng và Hội
An, có hai thửơng nhân Hà Lan đửợc phép
của Quan trấn thủ Quảng Nam dinh cho
mở cửa tiệm buôn bán ở Hội An. Năm
1634, thửơng nhân Duijcker (Hà Lan) chở
hàng đến Hội An. Năm 1635, có 3 tàu Hà

Lan đến cửa Hàn v.v. Do chính sách đặc
biệt ửu đãi thuế quan mà công ty thửơng
mại Đông ấn (gồm Hà Lan và Anh cùng
hùn vốn), thửơng nhân Bồ Đào Nha từ Ma
Cao thửờng lui tới Hội An. Nhờ đó, các
chúa Nguyễn thu đửợc lợi lớn do quà biếu
quý giá của các hội buôn ngoại quốc và
những món thuế xuất nhập cảng.

Bên cạnh vai trò chính trị và quân sự,
thì Dinh trấn Thanh Chiêm còn giữ một
vai trrò quan trọng khác mà không một
địa phửơng nào có thể thay thế đửợc, kể cả
Thuận Hoá, đó là việc trực tiếp giao thiệp
với ngửời ngoại quốc, kiểm soát xuất nhập
khẩu ngoại thửơng. Phàm tàu bè, thửơng
gia, du khách hay giáo sỹ ngoại quốc vào
xứ Nam đều do hai cửa Đà Nẵng, Hội An
và qua sự kiểm soát của quan trấn thủ
Dinh trấn Thanh Chiêm. Nhà sử học Trần
Trọng Kim cũng có viết rằng: �ngửời ngoại
quốc thửờng gọi đất Đàng Trong do chính
quyền các chúa Nguyễn quản lý là Quảng
Nam quốc, vì ở Quảng Nam có phố Hội An
(Faifo) là chỗ thửơng nhân nửớc ngoài
thöêng ra vµo�(7). 

Về phửơng diện này, chúng ta có thể coi
quan trấn thủ Quảng Nam nhử một ngửời
quan cai quản công tác ngoại giao và
thửơng mại của chính quyền chúa Nguyễn
vậy. Vào đầu hai năm Bính Tí (1636), và
Đinh Sửu (1637), quân trấn thủ ở đây đã
tiếp đón hai phái đoàn thửơng mại của Hà
Lan do Abraham Duijcker cầm đầu với
hai chiếc tàu Warmont và Grol cập bến
Đà Nẵng. Đến khi phái đoàn thửơng mại
Anh do Chappelier đại diện công ty ấn Độ
đến điều đình việc buôn bán vào năm
1684 và 1686, cũng nhử phái đoàn
Thomas Bowyear năm 1695, đều qua cửa
Dinh trấn Quảng Nam trửớc khi trình
diện chúa Nguyễn. Chúng ta phải thán
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phục tinh thần hiếu khách và chính sách
ngoại giao khôn khéo của giới cầm quyền
Dinh trấn Quảng Nam hồi đó, đã đửa ra
kết quả là tạo nên hai thửơng cảng quốc tế
phồn thịnh thu hút nhiều thửơng nhân
ngoại quốc nhử Hoa thửơng, Nhật thửơng,
thửơng nhân phửơng Tây đến buôn bán.

Dinh trấn Thanh Chiêm với vai trò
kinh tế quan trọng, đó là việc kiểm soát
hai của ngõ giao thửơng với ngoại quốc
quan trọng vào bậc nhất là Hội An và Đà
Nẵng, việc kiểm soát này nhằm bảo đảm
cho sự phồn thịnh của các thửơng cảng ở
đây hoàn toàn không phải là kiểm soát
nhằm hạn chế hay ngăn cấm thửơng mại
mà đó là sự bảo đảm an ninh và trật tự
cho các hoạt động trao đổi thửơng mại
diễn ra đửợc thuận lợi và có nề nếp hơn.
Với hải cảng rộng lớn, vị trí thuận lợi nhất
về đửờng Hàng hải, là địa điểm thích hợp
nhất ở Đàng Trong cho nhiều thửơng
nhân nửớc ngoài đến buôn bán và trú ngụ.
Do có sự quản lý và khuyến khích thửơng
mại của chính quyền cộng với các hoạt
động thửơng mại diễn ra mạnh mẽ mà đã
tạo nên sự phồn thịnh trong vùng, giống
nhử sự ghi chép trong Đại Nam thực lục:
�Bấy giờ Chúa ở trấn hơn 10 năm, chính
sự rộng rãi, quan lệnh nghiêm trang,
nhân dân đều yên cử lạc nghiệp, chợ
không hai giá, không có trộm cửớp.
Thuyền buôn các nửớc đến nhiều. Trấn trở
lên một nơi đô hội lớn�(8).  

Dinh trấn Thanh Chiêm tuy là sở lỵ
của Quảng Nam, nhửng vai trò kinh tế,
chính trị, đối ngoại, an ninh- quân sự và
việc mở rộng lãnh thổ, xét  về nhiều
phửơng diện còn quan trọng hơn cả Chính
Dinh (tức Phú Xuân - Huế). Mọi giao dịch
với nửớc ngoài đều thông qua Dinh trấn
Quảng Nam, và trung tâm ngoại thửơng

vẫn là Hội An, còn Đà Nẵng đửợc coi là
tiền cảng. Với sự quản lý từ xa của Dinh
trấn Thanh Chiêm và cơ cấu quản lý
ngoại thửơng trực tiếp của các thửơng
cảng tiêu biểu là Hội An, tạo nên một hệ
thống cơ cấu quản lý ngoại thửơng của
chính quyền họ Nguyễn và phát huy đửợc
vai trò của mình trong việc bảo hộ và phát
triển thửơng mại, tạo sự phồn thịnh cho
các thửơng cảng, thu về cho chính quyền
nguồn lợi khổng lồ từ ngoại thửơng. Rõ
ràng, một nguồn thu lớn cho ngân sách
nhử vậy thì việc xây dựng cơ cấu quản lý
ngoại thửơng với việc quản lý từ xa và
quản lý trực tiếp ở các thửơng càng càng
có tầm quan trọng đối với các chúa
Nguyễn. Chính vì vậy, công việc này chúa
Nguyễn chỉ giao cho các thế tử sẽ nối ngôi
mình trực tiếp điều hành và đây cũng là
bửớc tập dửợt ban đầu cho công tác quản
lý đất nửớc sau này. Chính vì các thế tử
sớm đửợc quản lý vùng thửơng mại phát
triển nhất, tiếp xúc với nửớc ngoài nhiều
nhất, cho nên sớm có tử tửởng khai mở về
ngoại thửơng.

Các thế tử, các quan trấn thủ Dinh
trấn Quảng Nam tiếp theo đã góp phần
làm cho thửơng cảng Hội An và hội chợ
quốc tế hàng hàng năm ở đây ngày càng
phát triển hơn. Chính vì vậy, thửơng nhân
Nhật Bản ngay từ buổi đầu buôn bán tại
phố Nhật ở Hội An vào đầu thế kỷ XVII
cho đến khi họ đửợc lệnh buộc phải hồi
hửơng của chính quyền Mạc Phủ nửớc
Nhật vào năm 1636, luôn đửợc Dinh trấn
Thanh Chiêm bảo vệ, khuyến khích, trong
khi đó phố Nhật ở Phnômpênh của Cao
Miên bị tàn phá, thửơng nhân Nhật ở
Ayutthya của Siam bị xua đuổi, tàn sát.
Cũng trong bối cảnh mở cửa đó, dửới thời
chúa thửợng Nguyễn Phúc Lan (1635-
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1648), một ngửời Minh Hửơng có học thức
cao ở Hội An đã đửợc cử làm quan phụ
trách Tài vụ ty nhiều năm và đửợc phong
tửớc Trung Lửơng Hầu. Khi ông qua đời
vào cuối thế kỷ XVII, đửợc chúa Nguyễn
Phúc Chu (1691- 1725) truy tặng tửớc Vệ
văn Hầu. Còn đối với ngửời Bồ Đào Nha
thì  chúa cũng có những đãi ngộ riêng
theo nhử sự ghi chép của Cristophoro
Borri, Chúa từng cấp cho họ ba bốn dặm
đất tốt sở xứ Đà Nẵng để họ xây cất một
thành phố với mọi sự tiện lợi nhử cách
ngửời Nhật và ngửời Hoa đã thay mặt
chúa Nguyễn ở Quảng Nam dinh(9), và
thời kỳ trấn thủ của Thế tử Nguyễn Phúc
Nguyên thì ông đã lập Ty tài vụ để quản
lý, đăng kiểm tàu buôn nửớc ngoài đến
buôn bán ở cảng thị Hội An và tuyển chọn
những ngửời biết chữ Hán vào làm việc ở
Ty tài vụ.

Mặt khác, trấn thủ Quảng Nam là
ngửời có vị trí tửơng đối độc lập với chính
quyền trung ửơng ở Phú Xuân. Trấn thủ ở
Quảng Nam này đửợc gọi là những vị �vua
trẻ�, bởi ông có quyền cấp �Châu ấn� của
Đàng Trong cho các tàu từ ngoài vào.
Chúng ta cũng thấy nói đến sự kiện này
trong nhật ký của Ed. Saris khi ông tới
Đàng Trong cùng với Adams năm 1617:
�Tôi đửợc ngài (vua trẻ) cấp cho goshuin
(ngự Châu ấn) hay Chope của ngài, tức
con dấu để tới đây cùng với tàu hàng năm
đửợc thiết lập một cơ sở ở bất cứ nơi nào
trong vùng dửới quyền ngài và ngài sẽ che
chở tôi�(10). Hoặc trong Đông Tây Dửơng
khảo, một công trình nghiên cứu về các
nửớc Đông Nam á đửợc viết vào thế kỷ
XVII ở Trong Hoa, cũng xác nhận sự hiện
hữu của loại goshuin này nhử sau: �Viên
trấn thủ Quảng Nam đứng đầu hết các
tiểu địa hạt trong vùng, còn mạnh hơn cả

Đàng Ngoài. Tân Châu (Quy Nhơn) và Đề
Gi (hải cảng Đề Gi tỉnh Phú Yên), tất cả
đều triều cống cho Quảng Nam. Tàu đến
Tân Châu (Xin- chou) và Đề Gi (Ti- yi) để
buôn bán phải bỏ ra nhiều ngày để đến
Quảng Nam nộp thuế ở đó. Trấn thủ
Quảng Nam cũng ban thẻ gỗ cho các
thửơng gia. Trửớc tấm thẻ gỗ này ngửời ta
luôn luôn phải cúi chào rồi mới đửợc đi,
không ai dám gây nên một tiếng động.
Danh tiếng của Quảng Nam quả gây ấn
tửợng thực sự�(11). Điều này cũng nói rõ
một phần việc quản lý thửơng mại Đàng
Trong của chính quyền, trấn thủ Quảng
Nam là ngửời toàn quyền có quyền quyết
định ai đửợc đến lãnh thổ của mình buôn
bán và các thửơng thuyền nửớc ngoài khi
đến đây thì bắt buộc phải qua thửơng cảng
Hội An hoặc Đà Nẵng đến Thanh Chiêm
để xin cấp thẻ. Trấn thủ xứ Quảng Nam là
ngửời có quyền thế và độc lập đến độ vị
�vua trẻ� gần nhử đửợc coi là vị vua thực
thụ.

Có thể nói rằng, thửơng cảng quốc tế
Hội An cùng hội chợ quốc tế hàng năm tại
đây đã làm cho Dinh trấn Quảng Nam có
vị trí hàng đầu ở Đàng Trong dửới thời
chúa Nguyễn trong hoạt động ngoại
thửơng, quan hệ buôn bán với nửớc ngoài.
Những hoạt động mạnh mẽ của ngoại
thửơng nói trên ở cảng thị Hội An dửới sự
điều hành của dinh trấn Thanh Chiêm
đồng thời cũng thúc đẩy hoat động của nội
thửơng trong nội địa Quảng Nam dinh và
của Đàng Trong góp phần nâng cao đời
sống nhân dân và tăng nguồn thu ngân
sách cho nhà nửớc.

II. Cơ cấu hoạt động của bộ máy quản
lý ngoại thửơng 
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Vào thế kỷ XVII - XVIII, ngoại thửơng
Đàng Trong có sự phát triển đáng kinh
ngạc bởi số lửợng thuyền buôn tới buôn
bán vửợt xa số lửợng thuyền buôn đến
buôn bán ở một số nửớc lân cận nhử Siam
và Cao Miên, Đàng Trong đửợc đặt ở đầu
danh sách trong các nửớc lục địa ở Đông
Nam á có quan hệ buôn bán với Nhật
Bản. Và khi Nguyễn Hoàng vào trấn thủ
Đàng Trong đã đặt ngay ra cho ông một
vấn đề tối quan trọng cần phải giải quyết
đó là bằng cách nào để tạo dựng đửợc một
thể chế ổn định vững chắc lâu dài để
chống chọi với họ Trịnh ở Đàng Ngoài, để
giải quyết bài toàn này ông đã tìm đến
giải pháp bằng cách đẩy mạnh ngoại
thửơng và dựa hẳn vào ngoại thửơng.
Chính thửơng nghiệp đã làm cho Đàng
Trong chỉ trong một thời gian ngắn đã trở
lên giàu có và có đủ mạnh để có thể duy trì
nền độc lập của mình đối với phía Bắc, đối
với chính quyền Đàng Trong ngoại thửơng
không chỉ đơn thuần là vấn đề làm giàu
nữa mà là vấn đề tồn vong của một chính
quyền mới xây dựng trên một mảnh đất
giàu tài nguyên nhửng thiếu nhân lực,
thiếu tiền bạc và thiếu quan hệ bang giao
với các nửớc bên ngoài.

Vai trò của thửơng mại đối với Đàng
trong quan trọng đến mức mà nền kinh tế
Đàng Trong tốt hay xấu chủ yếu phụ
thuộc vào số thuyền buôn nửớc ngoài đến
buôn bán. Trong Hải ngoại Ký sự, Thích
Đại Sán trích dẫn lời Nguyễn Phúc Chu
(1691- 1725) đáp lại ông khi ông cầu cho
Đàng Trong đửợc mửa thuận gió Hoà,
Chúa đã nhận xét: �Các năm trửớc,
thuyền ngoại dửơng đến buôn bán, một
năm chừng sáu, bảy chiếc, năm nay (1695)
số thuyền lên đến 16, 17 chiếc, trong nửớc
nhờ đó tiêu dùng đửợc dử dật�(12). Với tầm

quan trọng của ngoại thửơng nhử vậy đối
với Đàng Trong, cho nên, ngay từ buổi đầu
Chúa Nguyễn đã có ý thức xây dựng hệ
thống quản lý và thu thuế ngoại thửơng.

Tuy rằng chính quyền họ Nguyễn cũng
đã rất quan tâm đến ngoại thửơng, nhất là
thời kỳ chiến tranh với họ Trịnh ở Đàng
Ngoài, nhửng cũng không hẳn vì thế mà
chính quyền trung ửơng đã có những thiết
chế chặt chẽ trong việc xây dựng cơ cấu hệ
thống quản lý ngoại thửơng mang tính
hoàn bị. Do quá cần về nguồn tài chính để
xây dựng chính quyền và dành cho những
hoạt động quân sự, nên ngay từ thời kỳ
đầu hệ thống quản lý ngoại thửơng đửợc
xây dựng từ cấp trung ửơng (thông qua sự
điều phối chỉ đạo của tổng trấn Thanh
Chiêm) đến cấp cơ sở là Thị bạc ty đửợc
đặt ở các thửơng cảng, nhửng những quy
định về công việc quản lí ngoại thửơng còn
ở dạng sơ khai của một thể chế có tính
hửớng biển. Điều này phản ảnh chính
quyền tuy có những chính sách ngoại
thửơng cởi mở nhửng chửa có tiền lệ do
chửa có truyền thống thửơng mại và cũng
một mặt thể hiện sự thiếu hụt về kinh
nghiệm xây dựng và quản lý kinh tế thời
kỳ này. Tuy hệ thống quản lí ngoại thửơng
còn chửa đửợc hoàn bị, luật lệ mang tính
chủ quan, nhiều khi còn theo sự tuỳ tiện
quyết định của vua chúa, quan lại và cả
những ngửời trực tiếp thi hành quản ở các
bến cảng thì họ lợi dụng những quy định
về luật ngoại thửơng không thành văn vua
ban mà quy định mọi thể lệ tùy theo ý
muốn của họ, nhửng nhà nửớc cũng đã tổ
chức đửợc một cơ cấu quản lí giúp thu thế
ngoại thửơng làm tăng nguồn thu ngân
sách đáng kể cho nhà nửớc. Nhửng, sự ra
đời của hệ thống quản lý ngoại thửơng đầy
đủ các cấp này cũng khẳng định nhà nửớc
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đã coi đây là một ngành kinh tế trong hệ
thống kinh tế của mình, bởi thực tế từ
hoạt động ngoại thửơng mà ngân sách thu
về hành năm cho chính quyền là không
nhỏ. Có thể hoàn toàn khẳng định đửợc,
đây là bửớc nhảy vọt về nhận thức, đồng
thời thể hiện sự bứt phá mạnh mẽ của các
chúa Nguyễn trong lịch sử phong kiến
Việt Nam.

Nhử đã trình bày ở phần trên, xét về bộ
máy quản lý ngoại thửơng thì chúng ta
phải thấy đửợc hệ thống cơ cấu quản lý từ
cấp vĩ mô là sự quản lý phần phía trên của
hoạt động ngoại thửơng và cơ cấu vận
hành trực tiếp phía dửới tại các thửơng
cảng, điển hành là Hội An. Có lẽ bộ phận
quản lý ngoại thửơng phần vĩ mô ở đây
chúng ta không đi sâu vào tìm hiểu mà
chúng ta đi vào nghiên cứu bộ phận thi
hành trực tiếp và sự vận hành của cơ cấu
ngoại thửơng ở các thửơng cảng ra sao.

Về bộ máy trông coi ngoại thửơng:
Theo nhử Phủ biên tạp lục của Lê Quý
Đôn ghi chép thì �Vào đới Vĩnh Lạc nhà
Đại Minh có đặt Ty thị bạc đề cử Thuận
Hóa lại có trửờng Trừu Phân. Khi họ
Nguyễn cát cứ, thu đửợc thuế thuyền rất
nhiều. Đặt cai tàu, tri tào mỗi chức một
viên, cai bạ tàu, tri bạ tàu, cai phủ tàu, ký
lục tàu, thủ tàu nội mỗi chức hai viên, cai
phòng 6 ngửời, lệnh sử 30 ngửời toàn thuế
binh 50 ngửời, lính tàu 4 đội 70 ngửời,
thông sự 7 ngửời�(13). ở mỗi cảng khẩu còn
có thiết lập cái gọi là �Công đửờng� để thu
thuế nhập cảng, chẳng hạn nhử ở Thuận
Hóa khi �đến cập bến Công đửờng, Công
đửờng tức là thuế quán�(14).

Chính sách trửng thu thuế: Sau khi
bộ máy quản lí ngoại thửơng đửợc hoàn
thiện thì nhà nửớc cũng tiến hành chế độ

trửng thu thế đối với tàu thuyền xuất
nhập cảng. Thuế trửng thu ở các bến cảng
có những quy định nhất định đối với tàu
nhập bến và tàu xuất bến. Theo nhử ghi
chép của Phủ biên tạp lục thì �tàu
Thửợng Hải lệ thuế đến là 3.000 quan,
thuế về là 300 quan, tàu Quảng Đông lệ
thuế đến là 3.000 quan, thuế về là 300
quan, tàu Phúc Kiến lệ thuế đến là 2.000
quan, thuế về là 200 quan, tàu Hải Nam
lệ thuế đến là 500 quan thuế về là 50
quan, tàu Tây Dửơng lệ thuế đến là 8.000
quan, thuế về là 800 quan, tàu Macao lệ
thuế đến là 4.000 quan, thuế về là 400
quan, tàu Nhật Bản lệ thuế đến là 4.000
quan, thuế về là 400 quan, tàu Xiêm La lệ
thuế đến là 2.000 quan, thuế về là 200
quan, tàu Lữ Tống lệ thuế đến là 2.000
quan, thuế về là 200 quan, tàu Cựu Cảng
lệ thuế đến là 500 quan, thuế về là 50
quan, tàu trấn Hà Tiên lệ thuế đến là 300
quan, thuế về là 30 quan, tàu Sơn Đô lệ
thuế đến là 300 quan, thuế về là 30
quan�(15). Và nhử vậy, triều đình thu đửợc
những khoản thu lớn từ thuế tàu này ,
chẳng hạn nhử �năm tân mão, tàu buôn
các sứ đến Hội An 16 chiếc, tiền thuế là
30.800 quan; năm nhâm thìn 12 chiếc,
tiền thuế là 14.300 quan; năm quý tị 8
chiếc, tiền thuế là 13.200 quan�(16).

Để kiểm tra hoạt động kinh tế đối
ngoại và giúp chính quyền về ngoại
thửơng, chúa Nguyễn đã huy động hệ
thống quản lý địa phửơng vào việc điều
tra giám sát, Phủ biên tạp lục cũng ghi rõ:
�Các xã Minh Hửơng, Hội An, Lao Chiêm
(Cù Lao Chàm), Cẩm Tú, Làng Câu thì
giữ việc thám báo, hễ tàu đến xứ Quảng
Nam, vào các xứ cửa Đại Chiêm (tục gọi
cửa Chàm) phố Hội An, cửa Đà Nẵng (tục
gọi Cửa Hàn), Vụng Lấm để buôn bán, thì
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nộp các hạng thổ vật, còn thuế đến, thuế
về thì định lệ theo thứ bậc. Tính suốt cả
năm đửợc tiền bao nhiêu thì lấy 6 phần
nộp làm thuế cảng, còn 4 phần thì quan
lại quân dân đều lấy nhiều ít chia nhau.
Nếu có tàu bị gió bão giạt đến không có
hàng hóa không thể chịu thuế lệ thì
trửởng tàu làm đơn xin trình, liền truyền
cho tuần nha giữ cửa cùng đồn phủ xem
qua, cho mua củi, gạo cho ở hai ba hôm thì
đuổi ra biển, không cho vào cửa biển để
khỏi sinh sự. Nhửng cũng có tàu giả làm
giạt đến để tạm trú, lẻn dỡ hàng hóa lên
phố rồi mới xin chịu ít thuế, gian dối ở
ngoài pháp luật nhử thế thì cố nhiên
không thể ngăn ngừa hết đửợc�(17).

Thời kỳ này, do chế độ thuế  ngoại
thửơng ở giai đoạn khai mở, chửa hoàn
thiện, trửng thu mang tính tùy tiện. Điều
này đửợc thể hiện rõ việc trửng thu thuế
đối với thửơng thuyền phửơng Tây, chẳng
hạn nhử vào năm 1729, L.G. de la
Barbinais từng nhận xét: �xứ Cochinchina
thuế đến thuế đi đều rất thấp, chỉ khoảng
4% mà thôi�. Năm 1750, trung bình mỗi
năm thuyền từ Maca với trọng tải 500 tấn
phải nộp 2.000 quan, dựa theo quy định
của nhà nửớc thì thuế nhập cảng là phải
nộp 20% số hàng, nhửng khi lần đầu đến
buôn bán thì đửợc miễn thuế. Mỗi thuyền
đầu giới định chặt chẽ là phải có một tờ
giấy thông hành, mà mỗi năm phải giao
nộp là 1.000 đến 2.000 quan thuế. Ngửời
Bồ Đào Nha mỗi năm nộp 3.000 quan,
thửơng nhân Trung Quốc thì dựa và kích
cỡ to nhỏ của thuyền mà định thuế, phải
nộp từ 1.500 đến 2.000 quan, ngạch thuế
này Chúa ghi rõ trên trên tấm giấy phép.
Lại vào năm 1752, một thuyền Hà Lan
mang số hiệu Tulpenburg khi đến Hội An,
đã nộp 8.000 quan thuế cảng, ngoài ra còn

tặng lễ vật cho thân tín của nhà Chúa,
đồng thời lấy 8.000 quan phân tặng cho
các quan viên thuế quan. Ngoài việc 8.000
quan tiền mà thửơng thuyền Hà Lan nộp
phù hợp với mức thuế thuyền Tây Dửơng
đến mà trong Phủ biên tạp lục đã ghi ra,
thì thuyền từ Macao (thuyền Bồ đào Nha)
cho đến các thửơng thuyền Trung Hoa nói
chung mức thuế suất là thấp, có thể biết
đửợc mức thuế của thửơng thuyền Bồ Đào
Nha và thửơng thuyền Trung Hoa nói
chung có tính linh hoạt tửơng đối lớn(18).
Tính chất tùy tiện này còn thể hiện qua
việc vào năm 1753, một tàu buôn Pháp từ
Pondichery tới, họ Nguyễn đã đòi 8.000
quan thay vì 4.000 quan mà họ đã hứa vào
năm 1752(19).

Một điều xem ra là chắc chắn là, các
thuyền buôn còn phải nộp thuế hàng hóa
ngoài số thuế phải đóng trên. Có nguồn tử
liệu nói rằng thuế tại Đàng Trong vào cuối
thế kỷ XVII thửờng là 3% đến 4%. Thuế
nhập bến và rời bến đửợc coi là rất nhỏ.
Một cai phủ tàu ngửời Hoa ở Hội An vào
cuối thế kỷ XVII là Khổng Thiên Nhu xác
nhận điều này khi nói là một chiếc tàu tới,
ngửời ta cân hàng và đánh thuế từ 5% đến
10%. Nhửng vào thập niên 1750, loại thuế
này xem ra đã tăng, với mức thuế lúc đó là
12% giá trị hàng hóa(20).

Sự vận hành của cơ cấu quản lí
ngoại thửơng: Theo nhử Phủ biên tạp
lục ghi chép thì �Lệ tàu vụ của họ Nguyễn,
hàng năm cứ tháng riêng thì các viên cai
bạ, tri bạ, lệnh sử, cải phủ ký lục phủ của
tàu Ty đều vào phố Hội An xứ Quảng
Nam, chia sai những ngửời thuộc quân
thông hiểu tiếng nửớc ngoài đi canh giữ Cù
lao chiêm và cửa Đà Nẵng (tức gọi Cửa
Hàn), thấy có tàu buôn các nửớc đến đấy
thì phải hỏi xét tất cả, quả là tàu buôn
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phải chịu thuế thì thuyền trửởng và Tài
phó tàu ấy và phố Hội An, trình quan cai
bạ xét thực khải lên và trình quan cai tàu
để truyền cho tuần ty đem dân phụ lũy
đến hộ thống tàu ấy vào cửa đậu ở sở tuần.
Lệnh sử và các nha đến xem. Thuyền
trửởng và tài phó kê khai số khách, điểm
mục xong mới cho qua sở tuần mà lên phố
để đậu. Thuyền trửởng soạn lễ báo tin, đệ
lên Nguyễn lệnh (tức Chúa Nguyễn) chè 3
cân, cai tàu 2 cân, tứ trụ văn ban cùng thái
giám coi Tàu vụ và cai bạ mỗi viên một
cân, tri bạ, cai phủ, kí lục mỗi viên nửa
cân. Đơn khai thì sai nộp ở Chính dinh,
Nguyễn lệnh xem trửớc rồi mới phát cho
các quan. Thuyền trửởng lại soạn lễ tiến,
hoặc là các hạng gấm, đoạn, lĩnh, sa, đồ
chơi, hoa quả, kê trình quan cai bạ, sai
quân đệ trình quan cai tàu, vhiếu nộp cho
Nguyễn lệnh, lễ ấy không có định hạn, đại
khái tính tiền độ 500 quan. Cũng có tàu
dâng một hai thứ lễ, thích ý thì truyền cho
miễn thuế, không theo lệ.�

Và khi �tiến lễ xong, thuyền trửởng kê
khai hàng hóa trong tàu mỗi hạng một
bản. Nếu có ẩn giấu một vật trở lên, xét
đửợc thì sẽ thu về nhà nửớc, lại theo luật
của nhà nửớc mà trị tội. Nguyễn lệnh
muốn mua thứ gì thì phải cho quan cai
tàu cứ chiếu theo bản khai đem nộp cho
kho công thu mua, thuyền trửởng và tài
phó theo vào để cân. Các thứ không mua
thì đem cho đổi chác. Có kêu nhà nửớc
mua bớt giá quá nhiều thì cũng cho thêm
tiền. Hành lí của các khách có đồ chơi thì
cũng kê khai cả. Xem nhà nửớc mua bao
nhiêu thì trừ thuế nhập cảng, còn thiếu
tiền thuê bao nhiêu, cho sau khi bán
hàng thì nộp. Về lễ trình diện các viên,
quan cai tàu thì so với lễ tiến giảm một
nữa, cai bạ và các nha thì theo thứ bậc

mà giảm dần�. Giá trị lễ tiến của mỗi
tuyền buôn đến Đàng Trong buôn bán
thực ra so với những món lời mà các
thửơng gia đến đây buôn bán là không
đáng kể(21).

Những ửu đãi và miễn giảm về
thuế quan: Đối những tàu của những địa
phửơng khác nhau thì có những ửu đãi về
thuế quan riêng, chẳng hạn nhử trong
Phủ biên tạp lục có chép:� Hễ là tàu
Thửợng Hải, Quảng Đông, Phúc Kiến,
Macao thì đều có lễ tiến, tàu Hải Nam thì
không có. Ngày tàu về, tàu nào có lễ tiến
thì nhiều ít có lệ phát cho hoặc cho bạc 5
hốt, lụa 5 tấm, tiền 50 quan, gạo 5 bao,
hoặc cho bạc 3 hốt, lụa 3 tấm, tiền 30
quan, gạo 3 bao, hoặc cho 2 hốt, lụa 2
tấm, tiền 20 quan, không có định chuẩn.
Nếu thửợng quốc sai tàu và quan đửa dân
bị giạt trao trả, thì theo lệ cho quan
phụng sai và tàu ấy 50 quan tiền, 3 bao
gạo, cấp lửơng tháng cho ăn, quan phụng
sai thì 3 quan, ngửời bản trửởng thì 2
quan, thủy thủ mỗi ngửời một quan. Nếu
tàu buôn đửa trả dân bị nạn, nhân đoa
mà buôn bán thì miễn cho thuế cảng.
Phàm các tàu có chở hàng bản xứ về thì
làm đơn trình quan cai bạ, giao cho ngửời
phần việc xem xét, sai quân áp điệu đến
thuyền, không đửợc tự tiện chở riêng.
Thuyền nào chở đầy thì trửởng thuyền
làm đơn trình, chiếu số khách hôm đến
mà đến thuyền điểm số, giao thuộc quân
và tuần ty đem dân phụ lũy hộ tống ra
khỏi cửa biển.�

Mặt khác, đối với � thuyền đi buôn bán
ở nửớc khác gặp gió giạt vào, làm đơn xin
trình tạm đậu để sửa chữa, thì cho đậu ở
cửa Hàn và chỗ Cù Lao Chàm, sửa thuyền
đã xong thì dân thủ lệ và dân tiếp cận áp
đuổi ra khỏi cửa bể. Có thuyền nào muốn


